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1. Hai nước Trung - Nga có chung 
đường biên giới phía Đông nối từ phía 
Đông Mông Cổ tới Bắc Triều Tiên và 
đường biên giới phía Tây vốn nối từ phía 
Tây Mông Cổ tới Afghanistan. Tuyến 
biên giới của hai quốc gia này không chỉ 
là vấn đề những hec-ta đất  và những 
hòn đảo, mà là vấn đề chính trị trong 
quan hệ hai nước. Nó không chỉ thuộc 
giai đoạn lịch sử ngắn của những năm 
60 hay 90 của thế kỷ XX,  mà là lịch sử 
của nhiều thế kỷ. Và hơn tất cả, vấn đề 
biên giới Trung - Nga là chiếc chìa khóa 
trong quan hệ hai nước. 

Từ thế kỷ XIX, khi Trung Quốc trở 
thành một nước nửa thuộc địa, nửa 
phong kiến, Trung Quốc đã phải ký 
nhiều hiệp ước bất bình đẳng với các 
nước đế quốc trong đó có Nga. Với Nga, 
thông qua các hiệp ước 1689,1727, 1858 
và 1860, đường biên giới Trung - Nga đã 
được ấn định, nhưng theo Trung Quốc 

thì nước Nga Sa hoàng đã chiếm của 
Trung Quốc tới hơn 1.500 km2(1) . Vì vậy, 
bước vào thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ 
XX, khi quan hệ đồng minh Trung - Xô 
tan vỡ, các luận thuyết của Trung Quốc 
về việc đòi lại các vùng đất đã bị mất 
không ngừng được đặt ra, đẩy quan hệ 
hai nước này đến đỉnh cao căng thẳng và 
năm 1969 xung đột diễn ra trên hầu hết 
tuyến biên giới Trung- Xô.  

Từ cuối thập kỷ 80 đến nay, cùng với 
tiến trình bình thường hoá quan hệ sau 
30 năm căng thẳng, các nhà lãnh đạo 
của Liên Xô sau đó là Nga và Trung 
Quốc đã từng bước đẩy mạnh việc xây 
dựng quan hệ hợp tác hai nước lên quan 
hệ "đối tác chiến lược". Tuy nhiên, trong 
suốt chặng đường ấy, hơn 10 năm qua, 
vấn đề biên giới vẫn là những tồn tại 
nặng nề, luôn nhạy cảm và có sức cản 
không nhỏ đối với sự phát triển của 
quan hệ hai nước. Vậy đâu là những 
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"nút thắt" trong quan hệ Trung - Nga và 

quá trình hoá giải những tồn tại ấy đã 

diễn ra như thế nào? Trong khuôn khổ 
của bài viết này, chúng tôi muốn góp 
phần giải đáp những vấn đề trên. 

2. Đường biên giới phía Tây Trung - 

Nga  vốn dài 3200 km, nhưng khi Liên 

Xô tan vỡ, biên giới phía Tây hai nước đã 

được chia thành bốn phần nhỏ, trong đó 

50 km thuộc về Nga, 1700 km thuộc về 

Kazkhstan, 1000 km thuộc về 

Kyrgyzstan và 430 km thuộc về 

Tajikistan. Từ năm 1994 đã diễn ra tiến 

trình đàm phán giữa Nga, Trung Quốc 

và 3 nước Trung á có chung đường biên 

giới (Kazkhstan, Kyrgyzstan và 

Tajikistan). Quá trình đàm phán này 

không những giúp các nước xây dựng 

đường biên giới chung thân thiện mà còn 

dẫn tới sự hình thành Uỷ ban thường 

trực về xây dựng niềm tin giữa các nước, 

đồng thời đặt nền móng cho sự hình 

thành của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 

(SCO) vào năm 2001. 

Nếu như tiến trình phân định đường 

biên giới phía Tây được diễn ra khá suôn 

sẻ trên cả bình diện song phương và đa 

phương thì việc phân định biên giới phía 

Đông diễn ra đầy khó khăn và bế tắc. 

Các cuộc đàm phán tuy đã được khôi 

phục từ năm 1989 và không ngừng được 

đẩy mạnh trong thập kỷ 90, song việc 

tháo gỡ những vướng mắc trong tiến 

trình phân định vẫn hết sức khó khăn, 

khiến cho vấn đề lòng tin trong quan hệ 

Trung - Nga luôn bị tổn hại. 

Hiệp ước biên giới Trung - Nga năm 

1991. 

Năm 1991 được coi là mốc son trong 
việc giải quyết vấn đề biên giới phía 
Đông Trung - Nga.  Ngày 16-5-1991, Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tiền 
Kỳ Tham và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Nga (Aleksandr Bessmertnykh) đã ký 
một Hiệp ước về biên giới phía Đông với 
những điều cơ bản sau đây: 

Điều 1: Các bên ký hiệp ước này giải 
quyết vấn đề biên giới và đặt biên giới 
một cách chính đáng dựa trên lý trí. 

Điều 2: (xác định ranh giới cụ thể ở 

hầu hết các điểm  trên tuyến biên giới 

phía Đông - trừ các điểm từ 8 đến 10 và 

từ 8 đến 11). 

Điều 3: Các nước tham gia theo điều 1 

sẽ tiếp tục đàm phán để giải quyết vấn 

đề 2 phần biên giới, gồm từ điểm 7 đến 8 

(là đảo Bolshoi rộng 5000 ha trên sông 

Argun) và từ điểm 8 đến 11 (là đảo 

Bolshoi Ussuriskii (Heixiazi) rộng 3200 

ha và đảo Tarabarov (Yinlong) rộng 

4000 ha tại vùng hợp lưu của hai con 

sông Amur(Hắc Long Giang) và Ussuri 

(Wusuli Jiang). 

Điều 5: Đường biên giới chạy qua bất 

kỳ một con sông nào thì vị trí trung tâm 

của sông sẽ là biên giới. Quyền sở hữu 

các hòn đảo trên sông sẽ được quyết định 

rõ trong trong suốt tiến trình phân định 

biên giới giữa hai nước. 

Điều 8: Các bên tham gia đồng ý rằng 

các loại thuyền khác nhau bao gồm 

thuyền quân sự có thể được đi lại trên 
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sông Ussuri và Amur gần thành phố 

Khabarovsk mà không gặp bất kỳ một 

trở ngại nào và ngược lại. Một cơ quan 

liên quan đối với các nước tham gia sẽ 

soạn thảo các quy định về việc được phép 

lưu hành trên sông. 

Điều 9: Liên bang Xô Viết đồng ý rằng 

các thuyền có cờ của Cộng hoà Nhân dân 

Trung Hoa có thể lưu hành trên sông 

Tumen ra biển và ngược lại. Các vấn đề 

cụ thể liên quan tới quyền lưu hành sẽ 

được áp dụng theo hiệp ước giữa các bên 

liên quan.(2) 

Hiệp ước biên giới 1991 về căn bản đã 
phân định được tuyến biên giới phía 
Đông của Nga và Trung Quốc, qua đó 
khẳng định rõ thiện chí của các nhà lãnh 
đạo hai nước. Tuy nhiên, từ việc ký hiệp 
định đến thực tế còn là cả một quá trình 
với nhiều vấn đề phức tạp,  bởi các cuộc 
đàm phán phân định biên giới ở các dòng 
sông ngoằn ngoèo hay đánh giá dòng nào 
sẽ là kênh chính của một con sông có 
nhiều khúc là một vấn đề rất khó khăn. 
Do vậy, trong bản thân nội dung của 
Hiệp định (thuộc điều 3 và điều 5) và cả 
trên thực tiễn vẫn còn những vùng biên 
giới chưa thể phân định rõ, buộc hai 
nước vẫn phải "tiếp tục đàm phán". 

Những vướng mắc trong tiến trình 

phân định biên giới Trung - Nga 

Những khó khăn, bế tắc nổi bật trong 

tiến trình phân định biên giới phía Đông 

Trung - Nga từ sau năm 1991 là việc giải 

quyết những vùng còn tranh chấp trên 

sông Amur, Ussuri và Tumen. Gốc rễ 

của những vướng mắc này là: theo 

nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và  

điều 5 của Hiệp định biên giới năm 1991 

quy định "Biên giới đường sông dựa trên 

kênh chính của dòng sông có thể lưu 

hành được", tuy nhiên cả Trung Quốc và 

Nga đều chưa thống nhất được về việc 

dòng chính của các dòng sông  là đâu 
(gần với bờ sông của Nga hay của Trung 

Quốc?) bởi lẽ có rất nhiều đảo trên sông 

cùng với nhiều khúc quanh co  và sự 

thay đổi theo mùa của các dòng sông… 

nên cả Nga và Trung Quốc đều có một 

nguyên tắc để giữ lòng sông chính xa bờ 

của mình để có thể nhận được nhiều đảo 

hơn. Do đó, có 3 điểm khó phân định 

nhất ở biên giới đường sông Trung - Nga  

là đảo Bolshoi Ussuriskii, Tarabarov và 

vùng Khasan gắn với sông Tumen. 

Thứ nhất, đối với vùng đảo 
Bolshoi Ussurriskii và Tarabarov  

Bolshoi Ussurriskii và Tarabarov 

được tạo nên bởi vùng hợp lưu của sông 

Amur và sông Ussuri. Hai đảo này đều 

có vị trí quan trọng, đặc biệt là Bolshoi 

Ussurriskii. Đảo Bolshoi Ussurriskii 

được coi như yết hầu của thành phố 

Kharbarovsk (thành phố lớn nhất của 

Nga ở Viễn Đông). Nó có thể kiểm soát 

được toàn bộ tàu bè đi lại trên sông 

Ussuri và quyết định được sự phát triển 

của thành phố Kharbarovsk. Khó khăn 

trong việc phân định vùng biên giới này 

là xác định điểm chung thực sự của sông 

Amur và sông Ussuri là ở phía Bắc hay 

phía Nam? 
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Đảo  Bolshoi Ussurriskii và Tarabarov - nơi chưa thể phân định theo Hiệp định 
biên giới 1991 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 (Nguồn: Iwashita Akihiro (s®d - Tr 70) 

 

Phía Nga dựa trên cơ sở hiệp định bổ 

sung Bắc Kinh năm 1860, khẳng định 

điểm chung của hai dòng sông này là 

kênh Kazakevichevo, tức là ở phía Nam, 

nên toàn bộ vùng đảo Bolshoi 

Ussurriskii và Tarabarov thuộc lãnh thổ 

của Nga, tạo thành một vùng biên giới 

Trung - Nga có hình chữ "E". Phía Trung 

Quốc nhất trí rằng theo hiệp định Bắc 

Kinh, biên giới chạy như vậy, nhưng 

Trung Quốc lại đưa ra lý do tiêu chuẩn 

của luật quốc tế hiện nay là tuyến biên 

giới phân định phải theo đường cắm tiêu 

chính của sông, kênh Kazakevichevo 

không phải là dòng chính của sông Amur 

mà chỉ là một dòng chảy nhỏ và nông, 

tàu bè không thể đi lại theo nhánh 

Kazakevichevo nên địa phận chung của 

hai dòng sông là ở phía Bắc, Bolshoi 

Ussurriskii và Tarabarov phải thuộc về 

Trung Quốc. 

Thứ hai, đối với vùng Khasan gắn 
với sông Tumen 

Sông Tumen được bắt nguồn từ sông 
Mt. Changbai (Bakekdoo) dài hơn 500 
km, chảy ra biển Nhật Bản. Con sông 
này hẹp và nông, chảy qua biên giới Nga 
- Triều chỉ 10 km trước khi đổ ra biển 
Nhật Bản nhưng là con sông tạo thành 
vùng giáp ranh của 3 nước Nga - Trung - 
Triều và có vị trí quan trọng.  

Từ thế kỷ XIX, vùng duyên hải của con 
sông này đã được sáp nhập vào địa phận 
của Nga, nên nó đã tách lãnh thổ của 
Trung Quốc với biển Nhật Bản, khiến cho 
tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc đã bị khóa,  
bởi sông Tumen là cổng duy nhất để Cát 
Lâm có thể đi ra biển. Vùng Khasan là 
vùng đất bên bờ sông Tumen. Đây là khu 
vực có vị trí đặc biệt quan trọng, nó là 
vùng giáp ranh của 3 nước. Kiểm soát 
được vùng này đồng nghĩa với việc kiểm 
soát và khai thác được sông Tumen.  
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Vùng biên giới Khasan chưa phân định được theo Hiệp định biên giới 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Nguồn: Iwashita Akihiro (s®d - Tr 39) 

 

Sông Tumen và vùng Khasan có tầm 
quan trọng như vậy nên Trung Quốc rất 
muốn Nga xác nhận quyền của Trung 
Quốc được lưu hành trên phía cửa sông 
Tumen để ra biển và muốn vùng cửa 
sông này thuộc quyền sở hữu chung của 
hai nước, đồng thời Trung Quốc muốn 
khẳng định quyền sở hữu đối với 
Khasan. Từ năm 1988, Trung Quốc đã 
tăng cường thảo luận vấn đề này với Nga 
qua các kênh ngoại giao.  

Khi nội dung của Hiệp ước năm 1991 
về biên giới Trung - Nga được ban hành 
thì các vấn đề nóng nhất được đặt ra là 
300 ha ở Khasan sẽ được trao cho Trung 
Quốc và tàu bè của Trung Quốc có thể 

lưu hành trên sông Tumen ra biển. Nội 
dung này đã gây nên một làn sóng phản 
đối mạnh mẽ trong nước Nga, bởi việc 
trao vùng Khasan cho Trung Quốc sẽ nối 
vùng này với đất liền Trung Quốc, giúp 
Trung Quốc xây dựng cảng để lưu hành 
trên sông Tumen thì Nga sẽ hoàn toàn 
mất quyền kiểm soát đối với sông 
Tumen. Hơn thế nữa,  nếu trao vùng đất 
này cho Trung Quốc sẽ làm Nga mất đi 
vị trí nằm trong khu biên giới chiến lược. 

Nhân dân Nga đã đấu tranh đòi 
Chính phủ Nga phải bãi bỏ Hiệp ước 
1991. Quân đội Trung Quốc đã huy động 
một lực lượng gần một triệu quân đến 
gần biên giới Nga và thực hiện những 
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cuộc tập trận quy mô lớn sau 10 năm 
khiến cho quan hệ hai nước một lần nữa 
đứng trước nguy cơ căng thẳng, an ninh 
hai nước một lần nữa bị đe doạ.  

Suốt từ năm 1991-1996, chiến dịch 
chống lại Hiệp định biên giới 1991 của 
Nga tiếp tục phát triển tại các địa 
phương thuộc vùng biên giới Trung - 
Nga. Nhân dân ở đây đã gây áp lực với 
Bộ Ngoại giao - thậm chí buộc những 
người trong Uỷ ban phân định biên giới 
phải từ chức - và yêu cầu xem xét lại 
Hiệp định biên giới 1991 khiến cho Hiệp 
định biên giới không thể được thực hiện.  

Tiến trình giải quyết những khó 
khăn, hoàn thành phân định biên 
giới 

Khi việc phân định biên giới chìm 
trong bế tắc cũng là lúc cả Trung Quốc 
và Nga đều có sự điều chỉnh cơ bản 
trong chính sách đối ngoại. Nga chuyển 
hướng từ chính sách "Định hướng Đại 
Tây Dương" sang chính sách "Định 
hướng ¸ - Âu", coi trọng quan hệ với 
Trung Quốc, còn Trung Quốc thực hiện 
chính sách "ngoại giao nước lớn", coi 
trọng quan hệ với Nga. Cả hai nước đều 
nhận thấy vị trí quan trọng của nhau và 
cùng hướng về nhau. Thực tế này đã 
thúc đẩy các nhà lãnh đạo hai nước đẩy 
mạnh các hoạt động ngoại giao và tiến 
trình phân định biên giới. 

Vấn đề đáng nói là theo luật pháp của 
Nga, Hiệp ước sẽ không còn giá trị nếu 
như sự phân định biên giới không hoàn 
thành sau 5 năm ký kết, nghĩa là năm 
1997 sẽ là hạn cuối cùng để thực hiện 
Hiệp định biên giới 1991. Do đó cả Nga 

và Trung Quốc đều đẩy mạnh các biện 
pháp để tích cực tháo gỡ những vướng 
mắc trong vấn đề biên giới. 

Từ ngày 24-26/4/1996, Tổng thống 
Nga B. Yeltsin thăm Trung Quốc. Trong 
chuyến thăm này, người lãnh đạo cao 
nhất của nước Nga cùng với việc khẳng 
định quyết tâm thực hiện Hiệp định biên 
giới 1991 đã đưa ra ý kiến đề nghị xây 
dựng mối quan hệ "Đối tác chiến lược" 
với Trung Quốc và năm 1996 được coi là 
bước ngoặt căn bản trong quan hệ Trung 
- Nga.  

Trước thực tế đầy mâu thuẫn, mặc dù 
hai nước đã cùng nhất trí xây dựng mối 
quan hệ đối tác chiến lược nhưng các 
cuộc đàm phán về biên giới vẫn đóng 
băng suốt năm 1996 và đầu năm 1997.  
Đến năm 1997 -  năm cuối cùng của thời 
hạn hoàn thành việc phân định biên giới  
hai nước - mới chỉ có 2500/4300 km 
đường biên giới phía Đông giữa Trung 
Quốc  và  Nga được đặt. Trước nguy cơ 
vấn đề biên giới trở về số không, Chính 
phủ Nga đã đưa ra một giải pháp "sở 
hữu chung"(3) với các vùng tranh chấp. 

Mặc dù đây chỉ là giải pháp tình thế 
nhưng nó cũng đã được Trung Quốc chấp 
nhận. Ngày 20-5-1997 Trung Quốc và 
Nga cùng đồng ý các nguyên tắc đối với 
việc cùng sở hữu những hòn đảo Bolshoi 
Ussurriski, Tabararov. Tàu thuyền của 
Trung Quốc có quyền đi vòng qua đảo 
Bolshoi, qua thành phố Kharbarovsk. 
Còn đối với vùng Khasan, ngày 2-9-1997 
tại cuộc họp của Uỷ ban phân chia biên 
giới tại Matxcơva, Trung Quốc đã chấp 
nhận ý kiến của Nga là chia đôi Khasan. 



  Những khó khăn trong tiến trình phân chia… 

Nghiên cứu Trung Quốc số 12(100) - 2009 65

Khasan được chia thành hai nửa, 160 ha 
thuộc về Trung Quốc còn 140 ha thuộc 
về Nga(4), đồng thời Trung Quốc hứa sẽ 
không xây dựng cảng của họ trên vùng 
lãnh thổ này sau đàm phán. 

Ngày 6-11-1997, trung tâm bảo vệ 
biên giới Trung - Nga đã đưa ra một bản 
tuyên bố về việc phân chia biên giới phía 
Đông, hai bên cùng nhất trí với tuyên bố 
này. Ngày 9-11-1997 B.Yeltsin thăm 
Trung Quốc và đã tuyên bố việc hoàn 
thành phân chia biên giới và khẳng định 
đây là thắng lợi, trên cơ sở đó Trung 
Quốc và Nga khẳng định về mối quan hệ 
đối tác chiến lược trong thế kỷ XXI của 
hai nước trên thực tiễn. 

Một vấn đề đáng bàn nữa là tại sao 
Trung Quốc lại chấp nhận vấn đề "sở 
hữu chung"và vấn đề chia đôi Khasan 
trong khi nhân dân Trung Quốc vẫn 
đang phản đối gay gắt kết quả này? 
Quyết định này của Trung Quốc vào giờ 
phút cuối cùng ấy đã khẳng định tầm 
nhìn chiến lược của các nhà lãnh đạo 
Trung Quốc. Trước xu thế không thể giải 
quyết vấn đề, Trung Quốc đã quyết định 
hoàn thành việc phân chia biên giới 
trong nhiệm kỳ của B.Yeltsin nhằm:  

Một là, tạo sự ổn định, hoà bình cho 
biên giới - đây là nhân tố quan trọng 
nhất đối với ngoại giao của Trung Quốc.  

Hai là, Trung Quốc hiểu rõ tính 
nghiêm trọng của chính sách hợp tác 
giữa chính quyền Trung ương và địa 
phương liên quan đến vấn đề biên giới. 
Nếu Nga thất bại trong việc hoàn thành 
phân định biên giới (mà hạn chót là năm 
1997) thì chẳng có cơ sở luật nào cho vấn 

đề phân định biên giới còn tồn tại, điều 
này sẽ ảnh hưởng không tốt đến lợi ích 
của Trung Quốc. 

Ba là việc áp dụng Hiệp định biên 
giới 1991 sẽ nâng cao hơn vị thế của  
Trung Quốc. Từ một nước "nửa thuộc 
địa" thời cận đại, Trung Quốc đã hoàn  
toàn trở thành một đối tác bình đẳng với 
Nga trong thiên niên kỷ mới. 

Hiệp định biên giới 1991 và tiến trình 

phân định biên giới Trung - Nga từ 1991 

đến 1997 tuy đã đạt được những vấn đề 

cơ bản và hai nước đã khẳng định là "hai 

bên cùng thắng lợi"(5) song vẫn còn tồn 

tại nhiều cản trở trong quá trình thực 

hiện mà mấu chốt vấn đề vẫn là do việc 

"sở hữu chung", bởi thực chất đây mới 

chỉ là giải pháp tình thế chứ chưa phải 

là sự giải quyết triệt để và Trung Quốc 

hoàn toàn chưa thoả mãn với kết quả 

này (nhất là đối với khu vực đảo Bolshoi 

Ussurriskii) nên mọi thách thức vẫn còn 

đang ở phía trước của quan hệ Trung - 

Nga.  

Ngày 16-7-2001 Hiệp ước Trung - Nga 
được ký kết trong chuyến thăm Nga của 
Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. 
Hiệp ước này tiếp tục giải quyết vấn đề 
biên giới hai nước. Nội dung của Hiệp 
ước nêu rõ "Hai bên không còn đòi hỏi 
lãnh thổ của nhau"(6) và mong muốn tiếp 
tục đàm phán về "những khu vực chưa 
nhất trí". Trong lúc chờ giải quyết vấn 
đề, hai bên tuân thủ nguyên trạng biên 
giới (tức là theo pháp lý của Nga). Tuy 
nhiên, trong thời gian chờ "giải quyết 
vấn đề" thì những động thái của cả 



nguyễn thanh thuỷ 
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Trung Quốc và Nga tại "những khu vực 
chưa nhất trí" luôn ẩn hiện sự không 
bình thường và nổi cộm nhất vẫn là 
vùng đảo Bolshoi Ussurriskii. Theo Hiệp 
định biên giới 1991, Trung Quốc có 
quyền đi vòng qua đảo Bolshoi 
Ussurriskii, qua thành phố Kharbarovsk 
của Nga. Sau những Hiệp định bổ sung, 
về cơ bản điều khoản này không có gì 
thay đổi. Nhưng vấn đề là mâu thuẫn 
luôn xảy ra ở chính những vùng lãnh thổ 
này giữa cư dân Trung Quốc và cư dân 
Nga bởi tính định tính, vô hình của ranh 
giới. Trước thực tế đó, cũng trong năm 
2001 Trung Quốc đã đầu tư 6 triệu 
USD(7) để xây dựng tuyến đường thuỷ 
dọc theo sông Amur, không cần vòng qua 
thành phố Kharbarovsk, mà đi thẳng từ 
huyện Phủ Viễn tới đảo Bolshoi 
Ussurriskii. Con đường vận chuyển này 
dù không kinh tế bởi không có  hàng hoá 
để vận chuyển, nhưng Trung Quốc luôn 
duy trì khoảng trên 30 tàu thuỷ cắm cờ 
Trung Quốc hoạt động để tạo "lối mòn" 
cho con đường xung quanh đảo Bolshoi 
Ussurriskii. Trước tình thế đó, Nga đã 
bắc cầu phao dài 750m với trọng tải 60 
tấn, nối đảo Bolshoi Ussurriskii với 
thành phố Kharbarovsk cũng nhằm mục 
đích khẳng định chủ quyền của mình tại 
vùng đất này. Thực tiễn trên cho thấy, 
vấn đề biên giới Trung - Nga vẫn tồn tại 
đầy bất ổn. Mầm mống của sự đổ vỡ luôn 
tồn tại song song với niềm mong ước 
thoát khỏi tình trạng đó khiến cho lòng 
tin trong quan hệ hai nước luôn bị tổn 
hại. Thực trạng này đặt ra nhu cầu cấp 
thiết cho hai nước là phải tháo gỡ những 
khó khăn, bất ổn trên để đẩy mạnh tiến 

trình phát triển của mối quan hệ đối tác 
chiến lược. Nhu cầu này được đặt ra 
trong một thời điểm lịch sử mới mẻ: Thế 
kỷ XXI, thế kỷ của quốc tế hoá, toàn cầu 
hoá, thế kỷ mà sự phát triển của các 
quốc gia đã vượt ra khỏi phạm vi lãnh 
thổ  và biên giới của các quốc gia tất 
nhiên cũng chỉ là vấn đề tương đối. 
Chính hoàn cảnh mới này đã đem đến 
cho các nước trên thế giới nói chung và 
các nước đang có sự tranh chấp biên giới 
nói riêng một sự thay đổi căn bản về tư 
duy chiến lược. Các nước đều dễ gạt bỏ 
những mâu thuẫn, dễ chấp nhận những 
hy sinh về lợi ích trong việc giải quyết 
vấn đề biên giới để đổi lấy lợi ích lớn hơn 
trong quá trình hợp tác. Tư duy mới này 
được thể hiện điển hình trong quá trình 
giải quyết nốt những tồn đọng về biên 
giới giữa Trung Quốc và Nga. 

Năm 2004, Nga và Trung Quốc đã ký 

kết thoả thuận song phương về vấn đề 

biên giới. Mặc dù trong văn bản này các 

điều khoản cụ thể về biên giới cũng vẫn 

chưa rõ ràng, nhưng thiện chí của hai 

nước đã được thể hiện thông qua việc Nga 

nhún nhường hơn nữa, từ bỏ chủ quyền 

với đảo Tarabarov và một nửa đảo Bolshoi 

Ussurriskii, còn Trung Quốc cũng chấp 

nhận từ bỏ sở hữu đối với khu vực các đảo 

gần thành phố Kharbarovsk của Nga. Tuy 

nhiên, thoả thuận này cũng vẫn chỉ là văn 

bản. Ngày 21-7-2008, Ngoại trưởng Nga 

Sergey Lavrov tới Bắc Kinh để ký hiệp 

định trao trả hai vùng đất trên cho Trung 

Quốc(8) và đến ngày 14-10-2008 thì văn 

kiện trên mới chính thức có hiệu lực(9). 
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Ngày 14-10-2008, Trung Quốc và Nga 
đã tổ chức lễ công bố hoàn thành phân 
định đường biên giới phía Đông ngay 
trên đảo Bolshoi Ussurriskii với sự tham 
gia của nhiều nhà ngoại giao, quan chức 
quân đội và cảnh sát của hai nước. Cột 
mốc biên giới chính thức được dựng lên, 
lính biên phòng của Trung Quốc và Nga 
bắt đầu làm nhiệm vụ bảo vệ theo biên 
giới đã được phân định. Như vậy năm 
2008 được coi là mốc thời gian hoàn 
thành việc phân định biên giới Trung - 
Nga, chấm dứt xung đột kéo dài suốt 40 
năm, mở đường cho quan hệ hai nước 
phát triển lên một tầm cao mới. 

3. Vấn đề biên giới Trung - Nga có lúc 
tưởng như một câu chuyện dài không có 
hồi kết, khiến cho mối quan hệ Trung - 
Nga mặc dù đã được khẳng định là quan 
hệ đối tác chiến lược nhưng có lúc tưởng 
như thật hời hợt, mơ hồ. Tuy nhiên, kết 
quả của việc giải quyết vấn đề biên giới 
năm 2008  thực sự đã là thắng lợi của cả 
Trung Quốc và Nga. Thắng lợi này là 
thắng lợi vượt xa vấn đề biên giới, là thắng 
lợi về chính trị và mang ý nghĩa chiến lược. 
Chính tiến trình này đã cung cấp một công 
thức chuẩn mực cho các cam kết song 
phương trong suốt giai đoạn tiếp theo 
của sự phân chia biên giới nói riêng và 
trong quan hệ hai nước nói chung. 

Gạt bỏ mọi trở ngại và lợi ích trước 
mắt để hướng tới quan hệ lâu dài, đây 
chính là quan hệ đối tác chiến lược. 
Thiện chí giải quyết vấn đề biên giới - 
vấn đề vốn hằn sâu trong lịch sử - đã 
khẳng định thiện chí của cả Nga và 
Trung Quốc về việc xây dựng và phát 

triển quan hệ song phương. Kết quả này 
chính là sự kiểm định về mối quan hệ  
đối tác chiến lược Trung - Nga trước sự 
hoài nghi của không ít các nhà chiến 
lược trên thế giới. 
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